Giáo viên: Nguyễn Thị Yên
                                Trường Tiểu học Lê Hồng Phong



Tuần 18
Ngày soạn:  16/12/2011 

Ngày giảng:Thứ hai ngày 19 tháng 12 năm 2011

Tiếng Việt ( Tập đọc)
           Tiết 1

I./Mục tiêu:  
Giúp học sinh củng cố:
    1.Kiến thức

       - Đọc hiểu truyện “ Sự tích các loài hoa”.

       - Đọc đúng các từ ngữ khó phát âm, dễ lẫn: lẽ nào, trắng trẻo, giẫm lên…

       - Dựa vào nội dung lựa chọn câu trả lời đúng.

 2.Kĩ năng
       - Đọc lưu loát, đúng tốc độ, diễn cảm.
   3.Thái độ

       - Gần gũi với thiên nhiên, có ý thức bảo vệ các loài hoa.
 II./Chuẩn bị

· Một số tranh ảnh về các loài hoa.

 III./Hoạt động dạy và học:

	Hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	A. Bài cũ: 

- Đọc bài “ Đánh tam cúc” trả lời các câu hỏi tìm hiểu nội dung bài:

+ Những quân bài tam cúc nào được nhắc tới trong bài thơ? Chúng có đặc điểm như thế nào?

+ Bé Giang chơi tam cúc với ai? Chơi ntn?
   - Gv nhận xét cho điểm.
	- 2 HS đọc+ trả lời câu hỏi. 

	II. Bài mới: 
	

	1. Giới thiệu bài:
	

	2. Hướng dẫn tìm hiểu bài:
	

	( Bài 1: Đọc bài thơ sau :
	

	- Bài gồm mấy đoạn?  
- Gọi HS nối tiếp đọc truyện “ Sự tích các loài hoa”. 

- Y/c HS đọc thầm trong nhóm bàn (2’).

- Gọi HS đọc toàn bài.

- Gọi HS đọc phân vai

- GV đọc mẫu.
	- 4 đoạn :

+ §1: Ngày xưa…thơm thảo.

+ §2: Thần hỏi…nể mình.

+ §3: Nghe vậy… giẫm lên.

+ §4: còn lại

- HS đọc nối tiếp 2- 3 lượt kết hợp đọc từ khó.

- HS đọc thầm.
- 1 HS đọc toàn bài.

- 2 nhóm đọc. Lớp nhận xét.

- HS nghe.

	Bài 2: Chọn câu trả lời đúng:
- Y/c HS đọc các câu hỏi và đáp án, chọn đáp án đúng nhất.
· HS đọc đáp án.

Câu a :3       Câu b: 3      Câu c : 2        Câu d:1
Câu e : 1     Câu g: 2       Câu h : 3        Câu i: 3

Câu k: 1      Câu l: 2
	- HS thảo luận cặp đôi. (3’).

- Hs nêu đáp án.

	- Gv nhận xét,đưa ra kết quả đúng
	

	C./Củng cố dặn dò:(2’)
- Luyện đọc bài “ Sự tích các loài hoa”

- Nhận xét tiết học.
	


    Toán       

Ôn tập dấu hiệu chia hết cho 9

I. Mục tiêu:

Củng cố để HS biết:

- Dấu hiệu chia hết cho 9.

- Bước đầu biết vận dụng dấu hiệu chia hết cho 9 trong một số trường hợp đơn giản.

II. Đồ dùng dạy – học: 

Vở BT Toán

III. Hoạt động dạy – học: 

	A. Kiểm tra: 

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn HS thực hành: 

	+ Bài 1 (6): 
	- HS tự làm rồi chữa.

- 1 HS làm trên bảng.

	- GV và HS chốt lời giải đúng là: số chia hết cho 9 là 999; 234; 2565
	

	+ Bài 2 (6):  GV HD làm tương tự như bài 1
	- HS tự làm vào vở BT.

- 2 HS làm trên bảng.

* Số không chia hết hco 9 là: 69; 9 257; 5452; 3 741 113

	+ Bài 3: HS tự làm bài tập
	- 2 HS lên bảng làm BT.

	
	63; 72; 81; 90; 99; 108; 117 

	+ Bài 4: HS tự làm bài tập
	- 2 HS lên bảng làm BT.

342; 468; 6184; 495

	3. Củng cố, dặn dò: 3’

_ Củng cố nội dung ôn tập                      

-  Nhận xét giờ học và dặn dò về nhà.


Ngày soạn:  17/12/2011 

Ngày giảng:Thứ ba ngày 20 tháng 12 năm 2011







Toán
     Luyện tập (  tiết 1)

i.mục tiêu :Giúp HS :
- Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9 ,3.

-Vận dụng giải toán có liên quan.
II.ĐỒ dùng dạy -học :

 Vở luyện toán tập 1

Bảng phụ bài 2, 3.
III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Giới thiệu bài :

2.Luyện tập
     Bài 1: Trong các số 3312; 3333; 4185; 9102; 13 230:
a) Các số chia hết cho 2:......

b) Các số chia hết cho 3:......

c) Các số chia hết cho 5:......

d) Các số chia hết cho 9:......

- gv chốt đáp án đúng.

- Bài 2 : Viết chữ số thích hợp vào ô trống để:
a, 23□ chia hết cho 9.

b) 451ڤ chia hết cho 3 và 2.

c) 13ڤ chia hết cho 3 và 5.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng.
Số như thế nào thì chia hết cho 3 và 2 ?

Số như thế nào thì chia hết cho 3 và 5 ?

-

Bài 3 : Đúng ghi §, sai chi S vào ô trống :
- Gọi HS đọc yêu cầu, thảo luận cặp đôi (1’).

- Tổ chức chơi tiếp sức. Mỗi dãy một đội 4 bạn. Đội nào nhanh, đúng là thắng.

- Vì sao lại điền §, S ?
- Nhận xét tuyên dương đội thắng.

Bài 4 : Đố vui
- Gọi HS đọc đề toán , phân tích đề toán.
      +Bài toán cho biết gì ?

      + bài toán hỏi gì ?
      + Em có nhận xét gì về quân số của đơn vị đó?
+ Số như thế nào thì chia hết cho 5 và 9?
- cho HS giải vào vở.

- GV thu vở chấm nhận xét, chữa bài .

3. Củng cố - dặn dò:

- GVnhận xét giờ .

- Dặn  HS ôn lại các dấu hiệu chia hết.
	- HS đọc yêu cầu của bài .

- HS tự làm bài .
- 4 HS nêu cách làm .

- cả lớp chữa bài thống nhất kết quả.

a) 3312; 9102; 13 230

b)3312; 3333; 4185; 9102; 13 230:

c) 13230

d) 3312; 4185; 13 230

-

HS đọc bài , tự làm bài vào vở .
- 1 HS làm bảng phụ.

a) 4;  b) 2; 8;   c) 5

- Nhận xét bạn. Đổi chéo vở KT.

- Vài HS nêu.

- HS đọc bài, thảo luận theo cặp.

- Thi tiếp sức. Lớp cỗ vũ, nhận xét kết quả:

a) Số 2307 chia hết cho 3 và 9:  S

b) Số 90312 chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9:  §

c) Số 7802 và 4926 đều chia hết cho 2: §
d) Các số 300; 840; 7120 chia hết 2, 3 và 5:  S
-HS đọc đề toán , phân tích đề toán .

+ Quân số của đơn vị là một số chia hết cho 5 và 9.

+ Số có chữ số tận cùng là 5 hoặc 0 và có tổng các chữ số chia hết cho 9.

- HS làm bài nêu kết quả: 135 người.


 Luyện viết bài: 
Năm điều Bác Hồ dạy

I/ Mục tiêu:

- Giúp HS viết đúng, viết đẹp như mẫu chữ đứng nét đều trong bài: Năm điều Bác Hồ dạy.

- Hiểu được nội dung bài viết.

II/ Chuẩn bị:

- Vở thực hành luyện viết.

III/ Các hoạt động dạy- học chủ yếu
	Hoat động của GV
	Hoat động của HS

	A. Bài cũ: 5’
- Kiểm tra bài viết ở nhà của HS.

- Gv nhận xét .

B. Bài mới: 30’
1. GTB :  Nêu mục đích, Y/C tiết học.

2. Hướng dẫn luyện viết:

? Y/c HS nhận xét câu, chữ viết hoa trong bài.

? Y/c HS nhận xét khoảng cách giữa các con chữ trong tiếng và giữa các tiếng trong câu.

? Y/c HS nêu nội dung bài viết.

- Gv viết mẫu lên bảng.

- Gv theo dõi, nhắc nhở, uốn nắn cho một số HS còn lúng túng.

- Gv thu chấm, nhận xét.

C: Củng cố - dặn dò:3’
- Nhận xét tiết học.

- Về nhà luyện viết thêm.
	- HS kiểm tra trong tổ.

- HS lắng nghe.

- HS đọc bài viết.

- HS nêu nhận xét.

- HS nêu ý kiến cá nhân.

- Hs nêu ý kiến .

- HS quan sát GV viết mẫu.

- Hs luyện viết vở nháp.

- Hs viết bài vào vở.

- HS lắng nghe, thực hiện.




Ngày soạn:  18/12/2011 

Ngày giảng:Thứ 4 ngày 21 tháng 12 năm 2011

( Giáo viên chuyên dạy)

Ngày soạn:  16/12/2011 

Ngày giảng:Thứ 5  ngày 22 tháng 12 năm 2011

Toán
     Luyện tập (  tiết 2)

i.mục tiêu :Giúp HS :
- Củng cố về dấu hiệu chia hết cho 2, 5, 9 ,3.

-Vận dụng giải toán có liên quan.
II.ĐỒ dùng dạy -học :

           Vở THToán + TV  tập 1.

 Bảng phụ bài 2, 4.
III.Các hoạt động dạy học:
	Hoạt động dạy
	Hoạt động học

	1.Giới thiệu bài :

2.Luyện tập
     Bài 1: Trong các số 9081; 2308; 3500; 18237; 50 234; 4365.
a) Các số chia hết cho 2:......

b) Các số chia hết cho 3:......

c) Các số chia hết cho 5:......

d) Các số chia hết cho 9:......

e) Các số chia hết cho 2 và 5:.....

g) Các số chia hết cho 3 và 5:.....

- gv chốt đáp án đúng.

Bài 2 : Viết chữ số thích hợp vào ô trống để:
a, 3□4 chia hết cho 9.

b) 45ڤ chia hết cho 3 và 5.

c) 331ڤ chia hết cho 2 và 5.
- Nhận xét, chốt kết quả đúng.
Số như thế nào thì chia hết cho 3 và 5 ?

Số như thế nào thì chia hết cho 2 và 5 ?

Bài 3 : Trong các số 1935; 2805; 9783; 25704; số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9 là: 

- Gọi HS đọc yêu cầu, thảo luận cặp đôi (2’).

- Vì sao lại chọn đáp án B?
- Nhận xét chốt đáp án đó.
- Số như thế nào thì chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9?
Bài 4 :

- Gọi HS đọc đề toán , phân tích đề toán.
      +Bài toán cho biết gì ?

      + bài toán hỏi gì ?
+ Muốn tính thời gian quét vôi bức tường ta phải biết gì?
- cho HS giải vào vở.

- GV thu vở chấm nhận xét, chữa bài .

3. Củng cố - dặn dò:3’
- GVnhận xét giờ .

- Dặn  HS ôn lại các dấu hiệu chia hết.
	- HS đọc yêu cầu của bài .

- HS tự làm bài .
- 4 HS nêu cách làm .

- cả lớp chữa bài thống nhất kết quả.

a) ; 2308; 3500; 50 234; 4365.
b)9081; 4365; 18237
c) 3500;
d) 9081; 4365.
e)3500;

g) 4365
HS đọc bài , tự làm bài vào vở .
- 1 HS làm bảng phụ.

a) 2;  b) 0;   c) 0

- Nhận xét bạn. Đổi chéo vở KT.

- Vài HS nêu.

- HS đọc bài, thảo luận theo cặp.

- Đáp án: B

- Số có tổng các chữ số chia hết cho 3 nhưng không chia hết cho 9.

-HS đọc đề toán , phân tích đề toán .

+ Diện tích bức tường.

- 1 HS làm bảng phụ. Lớp làm bài, nhận xét.

Giải:

 Thời gian quét vôi bức tường là:

          160 x 2 : 10 =32 (giờ)

                              Đáp số: 32 giờ


Ngày soạn:  20/12/2011 

Ngày giảng:Thứ  6 ngày 23  tháng 12 năm 2011

Tập làm văn

¤n tập ( tiết 2)

I.Mục đích, yêu cầu.
- HS tiếp tục tìm hiểu về đo¹n văn. Biết xác định mỗi đoạn văn thuộc phần nào trong bài văn miêu tả; nội dung miêu tả của từng đoạn, dấu hiệu mở đầu đoạn văn.

- HS biết viết một đoạn vănatrong bài văn miêu tả đồ vật.

- Rèn kĩ năng viết văn miêu tả cho HS.

II. Đồ dùng dạy – học: 

- Vở BT trắc nghiệm TV

III.Các hoạt động dạy - học.

	A. KiÓm tra: 

B. Bài mới: 

1. Giới thiệu bài: 

2. Hướng dẫn HS thực hành: 

	+ Bài 1. - HS đọc bài văn miêu tả chiếc cặp trong sách giáo khoa.
	

	
	-Trao đổi nhóm đôi về yêu cầu của bài tập.

-HS phát biểu ý kiến, nhận xét chốt ý đúng:

	
	Đoạn 1: Tả hình dáng bên ngoài của chiếc cặp.

Đoạn 2: Tả quai cặp và dây đeo.

Đoạn 3: Tả cấu tạo bên trong của chiếc cặp.

	+ Bài 2. Gv nêu và ghi đề bài lên bảng:

“Viết đoạn văn tả chiếc cặp của em hoặc của bạn em.”
	

	
	- HS đặt chiếc cặp định tả trước mặt mình để quan sát và tập kể theo nhóm đôi. Sau đó tự viết thành ®o¹n văn vào giấy nháp.

- Vài HS đọc bài của mình.

	- GV nhận xét.Khen những bạn có bài viết hay.
	

	3.Củng cố, dặn dò:  Củng cố nội dung bài  .  Gv nhận xét giờ học.


Hoạt động ngoài giờ

Uống nước nhớ nguồn
A - Mục đích- yêu cầu:

- HS tham gia giải ô chữ xoay quanh chủ đề Uống nước nhớ nguồn.

- Giáo dục: HS ghi nhớ  công ơn của những người đã cống hiến tất cả cho sự nghiệp giải phóng & xây dựng đất nước.

B -  Đồ dùng dạy học:

- Bảng kẻ sẵn các ô chữ để HS tham gia chơi

C - Các hoạt động dạy học chủ yếu:

	TG
	Nội dung các hoạt động của giáo viên
	Hoạt động của học sinh

	2’

36’

2’
	I - Ôn định tổ chức:

II- Tiến trình: 

1) Giới thiệu bài: GV giới thiệu & ghi bài.

2) Hướng dẫn THB:

· GV nêu nhiệm vụ y/c giờ học

· GV đưa bảng kẻ sẵn ô chữ & yêu cầu HS: 

Tham gia giải đáp ô chữ  về chủ đề Uống nước nhớ nguồn

GV tổ chức cho HS tham gia theo tổ:

+  4 hoặc 5 tổ lần lượt đưa ra đáp án chữ trong từng ô. Nếu đúng được 10 điểm, nếu sai bị trừ 5 diểm. Tổ nào đọc được ô chữ được 15 điểm ( Giải xong gần hết ô chữ mới được đọc )

· Vòng 1 : ¤ chữ gồm 12 chữ cái. Đây là ô chữ có nội dung 
* Lời gọi trìu mến của người dân đối với các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Pháp:

A

N

H

B

¤

§

¤

I

C

U

H

¤

+ Vòng 2: ¤ chữ gồm 16 chữ cái. Đây là ô chữ có nội dung:

· Lời gọi trìu mến của người dân miền Nam  đối với các chiến sĩ trong cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước:

A

N

H

G

I

A

I

P

H

O

N

G 

Q 

U 

¢ 

N 

+ Vòng 3: ¤ chữ gồm 18  chữ cái. Đây là ô chữ có nội dung:  

· Đây là lực lượng đông đảo tham gia phá núi, mở đường… góp phần to lớn làm nên Chiến thắng Mùa xuân năm 1975

T

H

A

N

H

N

I 

£ 

N 

X 

U 

N 

G 

P 

H 

O 

N 

G 

+ Vòng 4: ¤ chữ gồm 18 chữ cái. Đây là ô chữ có nội dung

· Danh hiệu cao quý của Nhà nước ta phong tặng cho những người phụ nữ có chồng, con là liệt sĩ trong các cuộc kháng chiến

B

A

M

E

V

I

E

T

N

A

M 

A 

N 

H 

H 

U 

N

G 

- GV tổng kết trò chơi & công bố tổ thắng cuộc

3) Củng cố – Dặn dò:3’

- Củng cố nội dung 

- GV n/x d¸nh giá giờ học và dặn dò về nhà.
	- Lớp hát tập thể

- HS hoạt động theo nhóm tổ
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